phòng giáo & đào tạo nam sách

Trường tiểu học thanh quang
chuyên đề
Nâng cao chất lượng " viết chữ đẹp - giữ vở sạch " cho học sinh
i. đặt vấn đề:

Cấp tiểu học là cấp nền tảng, nó tạo ra cơ sở ban đầu rất cơ bản cho học sinh, tiếp tục học lên những gì thuộc hành vi, tri thức được hình thành từ học sinh Tiểu học.

Từ xưa, chữ viết cũng được coi trọng, không kém gì nội dung văn chương. Chữ viết chữ đẹp dễ xem đã gây được thiện cảm cho người đọc, chữ viết rèn óc thẩm mỹ cho người viết và tính nết của họ. Lâu nay, nhiều thế hệ nhà giáo đã trăn trở nhiều kiểu chữ với mong muốn chất lượng chữ viết đẹp góp phần đổi mới giáo dục để con người phát triển toàn diện. Đồng thời nâng cao chất lượng các môn học khác.

Tuy vậy, chữ viết học sinh tuy có đẹp nhưng chậm tư thế để vở chưa đúng, chất lượng vở sạch chữ đẹp của học sinh chưa đúng thực tế. Làm thế nào, chất lượng chữ viết của học sinh được nâng lên đồng đều, ý thức viết chữ đẹp - giữ vở sạch là một thói quen và kỹ năng để góp phần phát triển nhân cách tốt, đó là những điều giáo viên cần quan tâm.

II. Thực trạng về vở sạch chữ đẹp của học sinh:

Giáo viên chỉ quan tâm chất lượng Toán, Tiếng Việt mà quên rèn chữ cho học sinh.

- Phong trào vở sạch chữ đẹp chưa được thực hiện thường xuyên.

- Do học sinh không nắm chắc kỹ thuật viết chữ, tư thế ngồi, cách để vở ...

III. Giải pháp:

1. Đối với giáo viên: 

- Phải có nhận thức đúng về phong trào giữ vở sạch - viết chữ đẹp. 

- Nắm chắc kỹ thuật và quy trình viết chữ để hướng dẫn, rèn luyện, nhận xét, sửa chữa cho học sinh.

- Luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Tổ chức giờ học nhẹ nhàng, vui.

- Nên sắp xếp trưng bày bài viết đẹp.

- Thường xuyên kiểm tra đánh giá cho học sinh.

- Ngay từ đầu họp phụ huynh cũng nêu vấn đề rèn chữ giữ vở.

IV. Nội dung và biện pháp thực hiện:

1. Tiêu chuẩn vở sạch chữ đẹp:

a. Viết đẹp:

- Viết đúng mẫu, đủ các nét, đúng cấu tạo, đúng chính tả, đúng kích thước, đúng khoảng cách, chữ , con chữ, dấu thanh, dấu phụ, đúng quy trình liền mạch.

- Viết đúng: Trình bày có thẩm mỹ, các nét đều mềm mại

-  Viết nhanh: Viết đúng, đẹp, đúng tốc độ quy định.

b. Vở sạch:

Viết đúng quy định, không quăn mép, không bỏ giấy.

2. Những điều kiện để học sinh viết tốt:

a. Điều kiện cơ sở vật chất:

Đủ ánh sáng, bàn ghế đúng cách, bút chì không nhọn, tù, bút 2B, bút mực không to qúa, nhỏ quá, cần yêu cầu giáo viên nghiên cứu trước bài dạy, vở kẻ ly không dày quá, dễ bẩn nhàu.

b. Chuẩn bị tư thế viết:

Ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, bàn tay trái giữ vở, tay phải viết, hướng dẫn học sinh cầm bút đúng cách. 

c. Vị trí để vở khi viết:

Vở nghiêng về bên phải từ 15 đến 20 độ.

3. Kỹ thuật viết chữ đẹp:

a. Các thuật ngữ:

Điểm đặt bút, điểm dừng bút, toạ độ điểm đặt bút, dừng bút, viết liền mạch, kỹ thuật rê bút, kỹ thuật lia bút.

 
Chú ý: Điểm dừng bút kết thúc đúng độ cao, đơn vị chữ (một nửa đơn vị chữ ).

Ví dụ: chữ n, có điểm rê bút chữ p, ...


Chữ i dấu phụ là lia bút.

b. Cách dạy viết các chữ cái:

Các dấu phụ được viết cao 1/4 đơn vị chữ, đúng ô li. Ví dụ: chữ " v " và " ve " cách hướng dẫn khác nhau.

Kỹ năng viết đẹp ở các nét cơ bản phải đúng mẫu, đúng kỹ thuật viết.

- Kỹ thuật nối chữ: Có liên kết viết bình thường. Ví dụ: Chim yến

- Không liên kết tạo nét móc, ví dụ: ốc

Chú ý: Cần viết tốc độ đúng quy định.

4. Kinh nghiệm rèn nền nếp giữ vở sạch cho học sinh:

a. Đối với học sinh:

-  Phải có đầy đủ dụng cụ học tập giờ nào vở ấy, vở có bọc ( giấy bóng kính ).

- Giữ vở sạch, tay phải sạch nên có giấy kê tay.

b. Đối với giáo viên:

- Giáo dục học sinh cách giữ vở sạch, hướng dẫn học sinh đút sách vào cặp nên đưa gáy xuống trước.

- Hướng dẫn học sinh cách cầm bút, để vở, cách ngồi, đặc biệt cần ngồi đúng tư thế.

- Thường xuyên kèm cặp, nhắc nhở học sinh viết đúng, đẹp, hạn chế tẩy xoá, vở viết 1 loại mực theo quy định của lớp, kẻ hết ngày, giờ đúng quy định.

- Thi đua giữa cá nhân trong tổ, tổ hàng tháng.

5. Kết luận:

Dạy học sinh đúng quy trình, kỹ thuật viết  chữ, tốc độ viết.

- Biết tổ chức giờ học nhẹ nhàng, thoải mái, có thể giải lao giữa giờ viết.
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Trường tiểu học thanh quang
chuyên đề TIẾNG VIỆT 

A. PHẦN HỌC VẦN 
i. đặt vấn đề:

Môn Tiếng Việt ở lớp 1 đặc biệt là phần học vần có nhiệm vụ cho các em hiểu biết ban đầu về âm, chữ cái, thanh và cách ghi dấu thanh, cấu tạo các loại vần, cấu tạo các loại tiếng, từ ngữ. Nhận biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi,..Làm quen các dạng văn vần, văn xuôi, các câu chuyện kể ( dạng lời ).

II. Thực trạng học sinh lớp 1:

Đa phần các em có ý thức học tốt, nhiều phụ huynh quan tâm tới các em. Song nhiều em  tiếp thu bài rất chậm, do trí tuệ phát triển  chậm, nhiều em còn ngọng, bẩm sinh nên việc đọc, viết có nhiều khó khăn, đặc biệt là viết chính tả hay mất lỗi.

III. Giải pháp:

- Tìm hiểu phân loại đối tượng học sinh, có kế hoạch cụ thể theo từng đối tượng.

- Tổ chức các hoạt động đa dạng, linh hoạt, hấp dẫn, để học sinh đỡ nhàm chán, kết hợp các hoạt động " học mà chơi, chơi mà học " khích lệ kịp thời sự  cố gắng vươn lên trong học tập và điều chỉnh phương pháp dạy học đạt kết quả tốt.

- Trao đổi với phụ huynh về khả năng tiếp thu của từng học sinh để cùng có biện pháp kèm cặp học sinh đạt kết qủa cao.

IV. Nội dung dạy học:

Yêu cầu cơ bản của phần học vần là tập trung rèn luyện cả 4 kỹ năng, nghe, nói,  đọc, viết. Tuy nhiên hai kỹ năng đọc và viết được ưu tiên hàng đầu, hình thành và phát triển nhiều hơn, nhằm giúp học sinh lớp 1 có thể đọc thông viết thạo Tiếng Việt.

V. Phương pháp dạy học:

Trong qúa trình dạy học giáo viên biết vận dụng nhiều phương pháp đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học, nhằm phát huy tính chủ động của học sinh. Tuy nhiên đổi mới phương pháp không có nghĩa là phủ nhận các phương pháp dạy học truyền thống trước đây. Như phương pháp trực quan, thực hành, rèn luyện theo mẫu, nệu vấn đề, ...mà đổi mới phương pháp dạy học chính là biết kết hợp sử dụng, đúng lúc đúng chỗ, biết vận dụng tốt mỗi phương pháp trong quá trình dạy học.

- Việc vận dụng các phương pháp phải theo hướng tính tích cực hoá hoạt động của học sinh, nhằm khơi dậy tính tích  cực chủ động của  các em tham gia vào hoạt động học tập, giúp học sinh tiếp nhận các tri thức trong Tiếng Việt cũng như hình thành rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Những phương pháp đặc biệt cần  chú ý khi dạy học vần là: Giảng giải, hỏi đáp, quan sát, miêu tả, sử dụng đồ dùng trực quan, rèn luyện theo mẫu. Thực hành giao tiếp, tổ chức trò chơi được tổ chức theo nhiều hình thức linh hoạt như: Cá nhân, từng đôi một, từng nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.

VI. Quy trình giảng dạy:

Quy trình về phương pháp dạy học nhóm bài - dạy chữ gi âm - vần mới cụ thể như sau:

Dạng 1: Làm quen với âm - chữ:

1. Kiểm tra bài cũ: 

Yêu cầu cơ bản:

- Học sinh đọc được âm, thanh và viết được chữ ghi âm, dấu ghi thanh của bài kế trước.

- Học sinh làm quen với nền nếp học tập, mạnh dạn tự tin trong môi trường học tập mới.

Yêu cầu mở rộng: 

Học sinh biết và tìm được các tiếng, từ ngữ có âm thanh vừa học.

2. Dạy bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Dựa vào tranh ở SGK hoặc chuẩn bị tranh ảnh, vật mẫu để giới thiệu.

b. Dạy chữ ghi âm và dấu ghi thanh ( trọng tâm ):

- Giáo viên cần hướng dẫn cho học nhận dạng (phân tích ) chữ ghi âm, dấu ghi thanh mới;

- Hướng dẫn học sinh tập phát âm âm mới;

- Giáo viên viết mẫu và hướng dẫn học sinh quy trình viết.

- Học sinh tập viết chữ ghi âm, dấu ghi thanh mới vào bảng con.

- Giáo viên có thể sử dụng linh hoạt phần tranh ảnh, minh họa cho chữ ghi âm và dấu ghi thanh mới ở SGK để học sinh  nhận xét, tìm thêm tiếng, từ  mới tương tự.


c. Luyện tập:


Luyện tập cảm ứng kỹ năng theo nội dung bài học.


- Luyện đọc âm mới.


- Luyện viết chữ ghi âm, dấu ghi thanh mới.


- Luyện nghe, nói.


3. Củng cố, dặn dò:


- Giáo viên chỉ bảng hoặc SGK cho  học sinh theo dõi và đọc theo.


- Hướng dẫn học sinh tìm tiếng có âm mới học.


dạng 2: dạy chữ ghi âm, vần mới.


1. Kiểm tra bài cũ:

Yêu cầu cơ bản:


- Học sinh đọc được âm, vần và viết được chữ ghi âm, vần mới học;


- Học sinh đọc và viết được tiếng, từ ngữ ứng dụng, đọc được câu ứng dụng trước đó.


Yêu cầu mở rộng:


Tìm thêm các tiếng, từ mới  có âm vần đã học.


2. Dạy học bài mới:


a.  Giới thiệu bài:


- GV dựa vào tranh ở SGK hoặc tranh, ảnh, vật mẫu để giới thiệu chữ ghi âm, vần mới.


b. Dạy âm ( vần ) mới:


- GV tiến hành dạy theo nội dung bài học được trình bày trong SGK.


- Dạy phát âm, hoặc đánh vần vần mới.


- Hướng dẫn học sinh ghép âm, vần thành tiếng mới, từ mới ( còn gọi là tiếng khóa, từ khoá ), đánh vần và đọc trơn nhanh tiếng mới.


- Hướng dẫn học  sinh đọc từ ( từ ngữ ) ứng dụng, câu ứng dụng, làm quen với cách đọc từ, cụm từ, câu ngắn ( bước đầu có thể đọc nhẩm vần, đọc trơn từ, đọc nối liền câu).


- Giáo viên viết mẫu, hướng dẫn học sinh quy trình  viết, học sinh tập viết chữ ghi âm, vần mới vào bảng con.


c. Luyện tập:


 GV cho học sinh luyện tập cả 4 kỹ năng.


- Luyện đọc:


Hướng dẫn học sinh luyện đọc âm ( vần ) mới, từ ngữ ứng dụng ( ghi trên bảng lớp), đọc các ứng dụng trong SGK theo yêu cầu từ dễ đến khó. Phát âm chuẩn, đọc liền từ, cụm từ, đọc câu, đọc bài ( chú ý ngắt nghỉ hơi). Thực hành luyện đọc bằng nhiều hình thức, cá nhân, nhóm, cả lớp phải đọc tiếp nối, đọc đồng thanh.


- Luyện viết chữ ghi ầm, vần, tiếng mới:


GV hướng dẫn học sinh hình dáng, đường nét con chữ, học sinh tập viết chữ ghi âm, vần, tiếng mới theo yêu cầu từ thấp đến cao, tập tô, tập viết bảng con, tập viết vở, nhìn mẫu - viết đúng, nghe đọc - viết đúng tiến tới viết đẹp nhanh. Tuỳ theo CL học sinh GV có thể quy định thời gian dung lượng viết tại lớp từ 1 đến 3 dòng.


Lưu ý: Đối với học sinh khá giỏi, trong phần luyện tập mở rộng, tìm tiếng từ ngữ có âm vần mới học. GV có thể giới thiệu quy tắc viết chính tả c/k/g/gh/ng/ngh để giúp HS bước đầu làm quem tìm nhanh, tìm đúng tiếng, từ mới có âm, vần vừa học.


- Luyện nghe - nói:


GV dựa vào chủ đề,  gợi ý trong tranh để tiến hành luyện nói linh hoạt tuỳ theo trình độ HS nhằm đạt được yêu cầu đọc đúng chủ đề luyện nói trong SGK, đảm bảo phát triển lời nói tự nhiên, phong phú cho các em.


3. Củng cố - dặn dò:


- GV chỉ bảng và SGK cho học sinh theo dõi và đọc theo.


- HS tập viết chữ ghi âm, vần, tiếng mới học lên bảng con và bảng lớp.


- GV hướng dẫn HS tìm tiếng có âm vần mới học ( có thể bằng hình thức tổ chức trò chơi ).


Dạng 3: Dạng bài ôn tập


1. Kiểm tra bài cũ:


Yêu cầu cơ bản:


- HS đọc được âm, vần và viết được chữ ghi âm của bài kế trước, đọc và viết được tiếng, (từ) ghép với âm, vần, đã học có trong sách. Đọc được câu ứng dụng: Phát triển lời nói tự nhiên qua chủ đề luyện nói.


Yêu cầu mở rộng: HS hệ thống các bài đã học về âm hoặc các vần mới có kết thúc bằng các phụ âm giống nhau


2. Dạy bài mới:


a. Ôn tập theo bảng - sơ đồ SGK


- Bài ôn về âm, GV cho học sinh thực hành ghép tiếng có âm đầu ở cột dọc và vần chỉ có nguyên âm đã học ở dòng ngang. Phần này, GV làm mẫu, sau đó chỉ vào các ô trống yêu cầu HS đọc đúng trong bảng 1 (B1)


- GV cho HS thực hành ghép tiếng có nguyên âm ghi ở cột dọc và dấu thanh ghi ở cột ngang.


- Phần này GV làm mẫu, chỉ vào các ô trống yêu cầu HS đọc đúng các tiếng ghép được trong bảng 2 ( B2).


Bài ôn về vần:


- GV cho HS thực hành ghép vần có âm chính ở cột dọc và âm kết thúc ở dòng ngang, hướng dẫn HS quan  sát ở sơ đồ, nhận xét cấu tạo của các loại, củng cố cách đánh vần, đọc vần.


- HS rèn luyện kỹ năng đọc trơn, nhanh theo bảng sơ đồ ôn tập, đúng các vần đã học. Đối với các vần có bán âm đầu vần, GV cần hướng dẫn HS đánh vần từng con chữ: o - a - n - oan, đồng thời giới thiệu cách đánh vần theo bảng ôn: o - an - oan.


b. Luyện đọc:


GV hướng dẫn HS luyện đọc từ dễ đến khó: Đọc vần, đọc tiếng rời, đọc từ, đọc cụm từ, đọc câu, đọc bài.


c. Luyện viết:


- Sau khi quan sát mẫu chữ viết trong SGK ( viết trên dòng kẻ), HS nghe GV đọc để viết đúng vào bảng con sau đó chuyển sang viết vào vở Tập viết.


- Yêu cầu ở bảng ôn lượng viết được nâng cao hơn, viết từ, cụm từ, (khoảng từ 4 - 6 tiếng) GV cần hướng dẫn HS làm quen dần với hình thức chính tả nghe - đọc và cố gắng tạo điều kiện để HS viết đúng, viết đẹp ( GV phát âm chậm, rõ ràng, chính xác ).


d. Kể chuyện:


- Kể chuyện theo tranh nhằm rèn luyện phát triển kỹ năng nghe - nói cho HS, đồng thời giúp cho nội dung HS học tập cho phong phú, tên truyện gắn với những âm, vần HS đã học.


- Hình thức kể chuyện: GV kể cho HS nghe là chủ yếu. HS nhìn tranh minh hoạ trong  SGK và nghe GV kể Văn bản truyện được in trong SGK.


- GV có thể đặt câu hỏi đơn giản về nội dung câu chuyện cho HS trả lời hoặc HS khá giỏi kể lại từng đoạn câu truyện theo gợi ý trong tranh,


3. Củng cố - dặn dò:


- GV chỉ bảng hoặc sơ đồ cho HS cả lớp  đọc.


- Kiểm tra một số cho HS yếu kém đọc theo sơ đồ.


- Chỉ định 2 - 3 HS khá, giỏi đọc lại toàn bài luyện đọc.

b. phần luyện tập tổng hợp
1.Néidung: 

Củng cố:


- Ôn lại những âm, vần đã học ở  giai đoạn Học vần. (Chú trọng các vần có 3 âm, có bán âm) nhằm giúp HS đọc thông thạo, lưu loát hơn ở HK 1.


- Học thêm ở 1 số vần khó ít dùng, chưa học ở kỳ 1, các quy tắc chính tả ( c/k, g/gh, ng/ngh).

Phát triển

- Luyện tập 4 kỹ năng sử dụng Tiếng Việt: đọc, viết, nghe, nói, chú trọng đọc, viết)


- Trên cơ sở dạy HS đọc đúng và hiểu các văn bản đọc, giúp các em bước đầu mở tầm nhìn rộng hơn ra TG xung quanh, hình thành dần những nhận thức tình cảm và thái độ đúng đắn.
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